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I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

· Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp giấy chứng nhân Đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 21/06/2006 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2007.
· Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco thành lập trên cơ sở dự án Nhà máy sản xuất dược - tiêu chuẩn GMP với tổng vốn đầu tư lên tới 130 tỷ đồng trên tổng diện tích 31.047 m2 tại địa bàn xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

· Ngày 25/01/2011 công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco được Sở kế hoạch tỉnh Hưng Yên cấp giấy chứng nhân Đăng ký kinh doanh lần 02 tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 33,86 tỷ đồng.
2. Quá trình phát triển

2.1 Ngành nghề kinh doanh chính:

+ Sản xuất, buôn bán dược phẩm, dược liệu, nguyên phụ liệu làm thuốc; thuốc thực phẩm;

+ Sản xuất, buôn bán mỹ phẩm, hoá chất, vật tư, thiết bị y tế;

+ Sản xuất, buôn bán thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát, nước khoáng, nước tinh lọc;

+ Tư vấn sản xuất, dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y dược.

2.2 Tình hình hoạt động:
Được thành lập từ cuối năm 2006 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2007, công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco đã có những bước chuyển mình đáng kể. Doanh thu của công ty tăng đều qua các năm, năm 2007 đạt 104 tỷ VNĐ, năm 2008 đạt 180,4 tỷ, năm 2009 đạt 180,7 tỷ VNĐ và năm 2010 đạt 219 tỷ VNĐ. Trong đó, mức tăng trưởng lợi nhuận trung bình khoảng 30% /năm. Năm 2007 đạt 9,6 tỷ VNĐ, năm 2008 đạt 13,7 tỷ VNĐ, năm 2009 đạt 16,1 tỷ VNĐ, và năm 2010 đạt 24,3 tỷ VNĐ. Ngoài ra công ty đã tạo công ăn việc làm cho gần 400 cán bộ công nhân viên toàn công ty. Mặc dù là doanh nghiệp mới được thành lập song công ty đã đạt được những bước tiến quan trọng như đạt tiêu chuẩn 5S và ISO 9001- 2000 trong năm 2008 và được cấp chứng chỉ sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP-WHO trong năm 2009.
3. Định hướng phát triển

3.1  Về cơ cấu tổ chức:

· Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD của công ty. Tổ chức đào tạo nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV. 

· Cải tiến phương án phân phối tiền lương; Định mức lao động lại nhằm điều chỉnh mức lương phù hợp với hiệu quả và mức độ hoàn thành công việc nhằm kích thích tăng năng suất lao động. Đảm bảo thu nhập bình quân của CBCNV tăng cao hơn chỉ số trượt giá.

· Thực hiện tốt Quy chế làm việc nội bộ của Công ty.

· Tiếp tục duy trì các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, ISO 14001, 5S, GMP.

· Triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí về thời gian, máy móc thiết bị, nhà xưởng, nguyên liệu, nhiên liệu, đặc biệt là tiết kiệm điện để đảm bảo đủ nguồn điện phục vụ sản xuất kinh doanh.

· Đề cao Văn hóa doanh nghiệp trong mọi hoạt động của công ty nhằm tạo dựng hình ảnh Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco đoàn kết, chuyên nghiệp và uy tín.

· Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hoạt động có hiệu quả nhằm phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ cùng chính quyền thực hiện xây dựng công ty ổn định và phát triển.

3.2 Về hoạt động đầu tư, phát triển SXKD:  

· Tiếp tục thương lượng để thống nhất phương án hợp lý trong việc sáp nhập hai công ty Traphaco CNC và Traphaco để hệ thống Traphaco ngày càng lớn mạnh, cổ phiếu của công ty sẽ có tính thanh khoản cao.

· Tiếp tục trang bị thêm máy móc, thiết bị cho các phân xưởng, phòng ban nhằm công nghiệp hoá sản xuất và tăng năng suất lao động.

· Đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chất lượng của phòng Đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn GLP.

· Chuẩn bị mọi điều kiện tái kiểm tra GMP và đăng ký kiểm tra GMP cho dây chuyền Nang mềm, Thuốc nước.
· Triển khai sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm mới đã có số đăng ký.

· Tăng cường hoạt động của công tác đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng. Đảm bảo ổn định chất lượng không để sản phẩm không đạt chất lượng ra thị trường.

· Phát huy các sáng kiến cải tiến đưa vào áp dụng thực tế để mang lại hiệu quả cao trong công việc.

II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị :
1. Những kết quả, hoạt động nổi bật trong năm và tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2010:

	TT
	Chỉ tiêu
	Thực hiện
	Mức đạt

theo KH
	Kết quả năm 2009
	Tăng so với năm 2009

	1
	Tổng doanh thu 235 tỷ đồng (cả VAT)
	231,1

Tỷ đồng
	98,3%
	190,3

Tỷ đồng
	21,4%

	2
	Lợi nhuận sau thuế tăng 20% so với năm 2009 (~18 tỷ đồng)
	24,3

Tỷ đồng
	135%
	16,1

Tỷ đồng
	51%

	3
	Nộp ngân sách đúng quy định
	4,68

Tỷ đồng
	Đúng quy định
	1,86

Tỷ đồng
	151,6%

	4
	Thu nhập bình quân của người lao động tăng cao hơn tốc độ lạm phát.
	6,9

Tr®/ng­êi/th¸ng
	-
	5,4

Tr®/ng­êi/th¸ng
	27,8%

	5
	Trả cổ tức cho các cổ đông 24%/năm
	Đã hoàn thành

	6
	Điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 16,93 tỷ đồng sau đó tăng gấp đôi (33,86 tỷ đồng).
	Đã hoàn thành


2. Nhân sự:

Tính đến hết năm 2010, tổng số CBCNV là 362 người đảm bảo ổn định nhân sự trong công ty. Năm 2010, nhân sự công ty giảm 04 người so với năm 2009 và điều chuyển tạm thời 20 nhân sự tăng cường cho Công ty CP Traphaco từ tháng 6 đến hết tháng 12 năm 2010. Tuy nhiên, với việc sắp xếp hợp lý, công ty đã hoàn thành được các chỉ tiêu đề ra. 
3. Những thay đổi và các hoạt động khác trong năm:

· Năm 2010, Công ty được Cục thuế tỉnh Hưng Yên chấp nhận dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất thuốc đông dược tiêu chuẩn GMP” thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

· Công ty đã đăng ký sản xuất 03 sản phẩm mới (Jamda, Abfuco, GynaFresh) trong đó, sản phẩm Jamda đã được đưa ra thị trường. 

· Hệ thống quy chế làm việc của công ty đã được rà soát, sửa đổi phù hợp thực tế và ban hành lại giúp công tác quản lý được dễ dàng và sát thực hơn.

· Duy trì tốt các chứng nhận đã đạt được về các hệ thống quản lý GMP-WHO, ISO 9001:2008, 5S. Triển khai áp dụng hệ thống ISO 14000 về quản lý môi trường, đăng ký kiểm tra và đã được cấp chứng chỉ.

· Tiếp tục tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hơn 1.000 lượt CBCNV với tổng kinh phí đào tạo khoảng 247 triệu đồng.

· Hoàn thành xây dựng tầng 2 nhà Sơ chế, bố trí kho và toàn bộ tủ sấy tại tầng 2; Thực hiện nâng cấp độ sạch cho khu vực sơ chế chiết xuất theo tiêu chuẩn GMP.

· Tiếp tục trang bị một số máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất như: Máy ép vỉ, Máy ép tạo cốm, Máy trộn hai cánh, Máy sấy Viba, Máy ép vỉ hoàn mềm , Máy sấy tầng sôi, ... 
· Mua mới 01 xe ôtô 9 chỗ ngồi hiệu Huyndai Starex để phục vụ công tác đưa đón cán bộ đi làm hàng ngày và đi công tác; Mua thanh lý 01 xe tải 1,4 tấn phục vụ công tác vận chuyển hàng hoá. 
· Công tác bảo vệ có sự thay đổi mang lại hiệu quả cao đó là việc chuyển đổi sang hình thức hợp đồng thuê khoán dịch vụ bảo vệ, với đội ngũ bảo vệ được đào tạo bài bản về nghiệp vụ cũng như tác phong mang lại sự chuyên nghiệp cho công ty.
III. Báo cáo của Ban Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

1.1 Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán: 

Công ty luôn duy trì các hệ số tài chính đảm bảo khả năng thanh toán và tuân thủ các quy định hiện hành
	TT
	Chỉ tiêu
	§VT
	Năm 2010
	Năm 2009

	1
	Cơ cấu tài sản
	%
	
	

	
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
	
	50,85
	60,22

	
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
	
	49,15
	39,78

	2
	Cơ cấu nguồn vốn
	%
	
	

	
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn
	
	60,68
	66,8

	
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn
	
	39,32
	33,2

	3
	Khả năng thanh toán
	Lần
	
	

	
	- Khả năng thanh toán nhanh
	
	0,54
	0,38

	
	- Khả năng thanh toán hiện hành
	
	0,93
	1,06

	4
	Tỷ suất lợi nhuận
	%
	
	

	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	
	4,25
	2,8

	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	
	11,1
	8,85

	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH
	
	39,67
	37,08


1.2 Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2010 của năm báo cáo:










ĐVT: Đồng

	TT
	Nội dung
	31/12/2010
	01/01/2010

	Tài sản

	A
	Tài sản ngắn hạn        
	76.599.078.921
	51.697.813.287

	I
	Tiền và các khoản tương đương tiền      
	11.621.930.319
	7.408.303.236

	1
	Tiền
	11.621.930.319
	7.408.303.236

	II
	Các khoản phải thu ngắn hạn    
	28.766.836.318
	8.952.807.187

	1
	Phải thu của khách hàng 
	21.160.683.893
	4.535.573.299

	2
	Trả trước cho người bán     
	2.015.360.628
	1.542.228.914

	3
	Các khoản phải thu khác
	5.590.791.797
	2.875.004.974

	IV
	Hàng tồn kho
	31.919.417.777
	33.401.046.548

	1
	Hàng tồn kho
	31.919.417.777
	33.401.046.548

	V
	Tài sản ngắn hạn khác
	4.290.894.507
	1.935.656.316

	1
	Thuế GTGT được khấu trừ
	429.761.668
	316.402.692

	2
	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
	2.611.628.496
	700.070.973

	3
	Tài sản ngắn hạn khác
	1.249.504.343
	919.182.651

	4.1
	Tạm ứng
	1.226.504.343
	896.182.651

	4.2
	Tài sản thiếu chờ xử lý
	23.000.000
	23.000.000

	4.3
	Các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược
	0
	0

	B
	Tài sản dài hạn
	79.253.115.844
	78.256.901.713

	II
	Tài sản cố định
	79.253.115.844
	77.990.038.235

	1
	Tài sản cố định hữu hình
	74.771.207.478
	72.804.224.120

	
	Nguyên giá
	99.838.992.175
	90.760.608.512

	
	Giá trị hao mòn lũy kế
	-25.067.784.697
	-17.956.384.392

	2
	Tài sản cố định vô hình
	4.481.908.366
	4.639.484.458

	
	Nguyên giá
	4.989.630.274
	4.989.630.274

	
	Giá trị hao mòn lũy kế
	-507.721.908
	-350.145.816

	3
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	0
	546.329.657

	V
	Tài sản dài hạn khác
	0
	266.863.478

	1
	Chi phí trả trước dài hạn
	0
	266.863.478

	
	Tổng cộng tài sản
	155.852.194.765
	129.954.715.000

	Nguồn vốn

	A
	NỢ PHẢI TRẢ 
	94.570.911.493
	86.814.282.313

	I
	Nợ ngắn hạn
	82.718.596.679
	48.720.112.449

	1
	Vay và nợ ngắn hạn
	51.410.699.580
	19.395.172.391

	2
	Phải trả ng​ười bán
	22.241.064.022
	17.242.679.087

	3
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nư​ớc
	247.098.947
	304.000

	4
	Phải trả ng​ười lao động
	5.001.163.722
	8.871.643.025

	5
	Chi phí phải trả
	1.256.031.860
	1.481.904.920

	6
	Các khoản phải trả, phải nộp khác
	615.218.007
	548.080.660

	7
	Quỹ khen thưở​ng phúc lợi
	1.947.320.541
	1.180.328.366

	II
	Nợ dài hạn
	11.852.314.814
	38.094.169.864

	1
	Vay và nợ dài hạn
	11.643.233.000
	37.850.060.000

	2
	Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	209.081.814
	244.109.864

	B
	VỐN CHỦ SỞ HỮU
	61.281.283.272
	43.140.432.687

	I
	Vốn chủ sở hữu
	61.281.283.272
	43.140.432.687

	1
	Vốn đầu t​ư của chủ sở hữu
	15.000.000.000
	15.000.000.000

	2
	Quỹ đầu tư​ phát triển
	20.486.792.171
	12.908.909.486

	3
	Quỹ dự phòng tài chính
	1.180.328.366
	1.180.328.366

	4
	Lợi nhuận sau thuế ch​a phân phối
	24.614.162.735
	14.051.194.835

	
	Tổng cộng nguồn vốn
	155.852.194.765
	129.954.715.000


1.3 Báo cáo về cổ đông, vốn góp:
· Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: không
· Tổng số cổ phiếu theo từng loại:
+ Cổ phiếu phổ thông
: 1.500.000 cổ phần

+ Cổ phiếu ưu đãi
: Không có
· Số cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:
+ Cổ phiếu phổ thông
: 1.500.000 cổ phần

+ Cổ phiếu ưu đãi
: Không có
· Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: Không có.
· Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: 24% / năm
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
ĐVT: Đồng
	TT
	Nội dung
	31/12/2010
	01/01/2010

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	218.965.965.813
	180.706.469.157

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	0
	0

	3
	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ
	218.965.965.813
	180.706.469.157

	4
	Giá vốn hàng bán
	140.991.438.711
	120.870.965.453

	5
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	77.974.527.102
	59.835.503.704

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính
	87.965.392
	71.679.029

	7
	Chi phí tài chính
	8.194.246.337
	9.074.304.246

	
	Trong đó: Chi phí lãi vay
	8.194.218.448
	9.074.304.246

	8
	Chi phí bán hàng
	24.194.222.158
	15.857.168.969

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	21.205.302.869
	18.682.300.632

	10
	Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh
	24.468.721.130
	16.293.408.886

	11
	Thu nhập khác
	470.292.869
	114.799.810

	12
	Chi phí khác
	736.416.985
	305.916.449

	13
	Lợi nhuận khác
	-266.124.116
	-191.116.639

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán tr​ước thuế
	24.202.597.014
	16.102.292.247

	15
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành      
	-106.614.379
	106.614.379

	17
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	24.309.211.393
	15.995.677.868

	18
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
	16.206
	10.664


3. Những tiến bộ công ty đã đạt được  

· Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 
+ Xây dựng bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD của công ty. 

+ Thực hiện tốt Quy chế làm việc nội bộ của Công ty.

+ Duy trì các hệ thống quản lý chất lượng GMP-WHO, ISO 9001:2008, ISO 14001, 5S.
· Các biện pháp kiểm soát: Thành lập các Ban kiểm tra để kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và có đánh giá nội bộ
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2011

	Các chỉ tiêu chính
	đơn vị tính
	Số lượng

	1. Tổng Doanh thu cả VAT

     Tổng doanh thu chưa VAT là

Trong đó

· Doanh thu bán hàng sản xuất

· Doanh thu gia công sản phẩm

· Doanh thu phát triển sản phẩm mới
	Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng
	285

271,4

227,8

38,6

05

	2. Thu nhập bình quân / người / tháng: 
	Triệu đồng
	6,5

	3. Nộp ngân sách: Đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật
	
	

	4. Lao động tăng thêm: Tăng 2% số lao động hiện có
	
	

	5. Lợi nhuận ròng:
	Tỷ đồng
	29,4

	6. Đảm bảo công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đưa ra thị trường trong năm 2011≥ 04 sản phẩm
	
	

	7. Triển khai đưa vào sử dụng một số máy móc thiết bị mới.
	
	

	8. áp dụng và thực hành tốt các tiêu chuẩn GPs; ISO 9001:2008; 5S.
	
	


IV. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2010 của công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán và được công bố thông tin trên website của ủy ban chứng khoán nhà nước (http:\www.ssc.gov.vn).

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

1.1 Đơn vị kiểm toán độc lập
· Tên đơn vị
: Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán
(Auditing and accounting financial consultancy service Company)
· Địa chỉ

: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà nội.
· Điện thoại
: 04-38241990/1   
Fax: 04-38253973
· Email

: aasc-ndd@hn.vnn.vn / aaschn@hn.vnn.vn   
· Website

: www.aasc.com.vn
1.2 Cơ sở ý kiến
Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.
1.3 Những vấn đề ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán viên

Năm 2007, Công ty có thực hiện ký Biên bản bàn giao tài sản với Công ty Cổ phần Traphaco tại ngày 30/09/2007 với tổng giá trị tài sản bàn giao là: 54,7 tỷ đồng gồm Tài sản cố định, Chi phí xây dựng cơ bản dở dang, công cụ dụng cụ…trong đó có 15 tỷ đồng là tài sản hình thành từ vốn góp nhưng Công ty không chi tiết được danh mục tài sản này. Phần tài sản còn lại trong giao dịch này chưa được các bên thực hiện lập hợp đồng mua bán tài sản và xuất hóa đơn. Theo đó, chi phí khấu hao tương ứng với những tài sản nói trên phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ sẽ tùy thuộc vào kết luận của cơ quan có liên quan
Công ty chưa thu thập đầy đủ Biên bản đối chiếu công nợ phải thu, phải trả tại thời điểm 31/12/2010. Số dư công nợ phải thu, phải trả chưa đối chiếu được tương ứng với sô tiền 2.974.613.975 VND và 10.814.401.835 VND. Bằng các thủ tục thay thế khác chúng tôi không thể xác nhận được chính xác các khoản công nợ chưa đối chiếu được này.
1.4 ý kiến của kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ các vấn đề nêu trên và ảnh hưởng của chúng, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần công nghệ cao Traphaco tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
2. Kiểm toán nội bộ: Không
VI. Các công ty có liên quan

· Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: Không
· Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Không
VII. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của công ty

Công ty Cổ phần công nghệ cao Traphaco có cơ cấu tổ chức gồm đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, ban giám đốc điều hành

Khối văn phòng gồm:

· Phòng Tổ chức hành chính

· Phòng Tài chính 

· Phòng Đảm bảo chất lượng

· Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

· Phụ trách sản xuất

Khối sản xuất có các phân xưởng:

· Phân xưởng Sơ chế

· Phân xưởng Viên hoàn

· Phân xưởng Viên nén

· Phân xưởng Thực nghiệm

· Phân xưởng Nang mềm

Sơ đồ tổ chức công ty


2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

Ông Trần Túc Mã - Giám đốc:

Họ và tên
: Trần Túc Mã

 Giới tính: Nam

Ngày sinh
: 17/6/1965

Quê quán
: Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định

Nơi đăng ký thường trú hiện nay: Tập thể Traphaco, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Số CMND: 011344072; Cấp ngày: 12/7/1999;  Tại: Công an TP Hà Nội

Dân tộc                : Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Dược học

Đơn vị công tác   : Công ty CP Công nghệ cao Traphaco
Chức vụ công tác:Uỷ viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty 

Bà Ma Thị Hiền - Phó giám đốc:

Họ và tên
: Ma Thị Hiền

 Giới tính: Nữ

Ngày sinh
: 30/8/1967

Quê quán
: Đan Thượng, Hạ Hòa, Phú Thọ

Nơi đăng ký thường trú hiện nay: Nhà B6, Ngõ tuổi trẻ, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Số CMND: 013105688; Cấp ngày: 21/6/2008; Tại: Công an TP Hà Nội

Dân tộc                : Giáy

Tôn giáo: Không

Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Dược học

Đơn vị công tác   : Công ty CP Công nghệ cao Traphaco

Chức vụ công tác:Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc 

Ông Nguyễn Duy Ký - Phó giám đốc:

Họ và tên
: Nguyễn Duy Ký

 Giới tính: Nam

Ngày sinh
: 27/10/1969

Quê quán
: An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh

Nơi đăng ký thường trú hiện nay: 60/10 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội

Số CMND: 011898457; Cấp ngày: 06/7/2001; Tại: Công an TP Hà Nội

Dân tộc                : Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Đơn vị công tác   : Công ty CP Công nghệ cao Traphaco

Chức vụ công tác: Phó giám đốc, kiêm Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp.
· Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm: Không
· Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của ban Giám đốc được thực hiện theo quy chế làm việc nội bộ của công ty. Thưởng điều hành: 3% lợi nhuận sau thuế.
· Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng: không
3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động
3.1 Tổng số cán bộ công nhân viên: 362 người
Trong đó:


· Nam
: 127 người chiếm 35,1%
· Nữ 
: 235 người chiếm 64,9%
Về trình độ:

· Trên Đại học
   
:     8 người    ~  2,2 %

· Đại học

           
:   38 người    ~  10,5 %

· Cao đẳng, trung cấp 
:  138 người    ~  38,1 %


· Sơ cấp, Công nhân   
:  178 người    ~  49,2%
3.2 Chính sách đối với người lao động:

Chính sách đối với người lao động trong công ty được thực hiện đúng theo quy định pháp luật hiện hành, phúc lợi và chế độ đãi ngộ tốt. 
VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị /Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

1.1 Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát 

	TT
	 Tên cổ đông
	Chức danh
	điều hành

	1
	VŨ THỊ THUẬN
	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	Thành viên độc lập

	2
	NGUYỄN THỊ MÙI
	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
	Thành viên độc lập

	3
	TRẦN TÚC MÃ
	Thành viên Hội đồng quản trị
	Giám đốc công ty

	4
	BÙI KHÁNH TÙNG
	Thành viên Hội đồng quản trị
	Thành viên độc lập

	5
	Ma thị hiền
	Thành viên Hội đồng quản trị
	Phó giám đốc công ty

	6
	Trần quang liêm
	Trưởng Ban kiểm soát
	Trưởng phòng ĐBCL

	7
	Cao huy ca
	ủy viên Ban kiểm soát
	P. phòng TCHC

	8
	Lương trọng hoàn
	ủy viên Ban kiểm soát
	Quản đốc


1.2 Trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm 2010:
	TT
	 Tên cổ đông
	Thanh toán thù lao HĐQT, BKS năm 2009
	Tạm thù lao HĐQT, BKS quý I, II, III năm 2010
	Tổng cộng

	1
	VŨ THỊ THUẬN
	      46.047.500 
	        81.000.000 
	127.047.500

	2
	NGUYỄN THỊ MÙI
	      36.838.000 
	       64.800.000 
	101.638.000

	3
	TRẦN TÚC MÃ
	      30.698.300 
	       54.000.000 
	84.698.300

	4
	BÙI KHÁNH TÙNG
	      30.698.300 
	       54.000.000 
	84.698.300

	5
	Ma thị hiền
	      30.698.300 
	       54.000.000 
	84.698.300

	6
	Trần quang liêm
	       22.731.600 
	       20.250.000 
	42.981.600

	7
	Cao huy ca
	        15.154.200 
	        13.500.000 
	28.654.200

	8
	Lương trọng hoàn
	        15.154.200 
	        13.500.000 
	28.654.200

	
	Tổng cộng
	228.020.400
	355.050.000
	583.070.400


1.2 Hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2010:
1.2.1  Các hoạt động chính trong năm 2010:

· Trong năm 2010 ban kiểm soát đã phân công công việc cho từng thành viên để kiểm tra giám sát thường xuyên các hoạt động của công ty. Đã kiểm tra định kỳ 6 tháng đầu năm 2010 và kiểm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 vào 2 ngày 20,21/3/2011

· Kiểm tra giám sát thực hiện các hợp đồng mua bán nguyên phụ liệu, mua bán thành phẩm, các hợp đồng được thực hiện đúng qui định của công ty, những qui định hiện hành của pháp luật

· Kiểm tra giám sát hợp đồng mua sắm thiết bị đầy đủ thủ tục và phù hợp theo qui định.

· Kiểm tra hoạt động tài chính của công ty thực hiện đúng theo chuẩn mực về tài chính qui định

1.2. 2  Tiếp nhận ý kiến của cổ đông

Trong năm 2010 ban kiểm soát chưa nhận được góp ý, yêu cầu khiếu kiện của cổ đông về hoạt động của HĐQT, BGĐ, BKS hoặc các hoạt động khác

 1.2.3  Kế hoạch cho năm 2011
Ban kiểm soát hoạt động theo điều lệ công ty qui định

· Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để giám sát hoạt động kinh doanh , quản trị , điều hành của công ty

· Tiếp  nhận các đề nghị khiếu nại của cổ đông, của người lao động.

· Trong năm 2011 BKS sẽ kiểm soát định kỳ theo hàng quí với nhiệm vụ của từng thành viên theo phân công công việc. Thời gian cụ thể sẽ được yêu cầu tới Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, và các bộ phận cụ thể sau.
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn 

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

Không có
2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập
	TT
	 Tên cổ đông sáng lập
	Ngày sinh 
	Giới tính
	Dân tộc
	Địa chỉ
	CMTND

	1
	CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Người đại diện:

Họ tên: Vũ Thị Thuận
Chức danh: chủ tịch HĐQT
	25/01/1956
	Nữ
	Kinh


	Số 75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Số 302 nhà Nơ4 khu chung cư Pháp Vân, Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.  Hà Nội
	CMTND số 010104497

Cấp ngày  09/09/2004 tại Công an TP Hà Nội

	2
	VŨ THỊ THUẬN
	25/01/1956
	Nữ
	Kinh
	Số 302 nhà Nơ4 khu chung cư Pháp Vân, Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
	CMTND số

010104497

Cấp ngày  09/09/2004 tại Công an TP Hà Nội

	3
	NGUYỄN THỊ MÙI
	20/06/1955
	Nữ


	Kinh
	Tổ 71 phố Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
	CMTND số 011245347 Cấp ngày  13/08/2009 tại Công an TP Hà Nội

	4
	TRẦN TÚC MÃ
	17/06/1965
	Nam
	Kinh
	Tập thể Traphaco, Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
	CMTND số 011344072 Cấp ngày 12/07/1999 tại Công an TP Hà Nội

	5
	BÙI KHÁNH TÙNG
	14/03/1972
	Nam
	Kinh
	Ngõ 37 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
	CMTND số 011772721 cấp ngày 17/11/1998 tại Công an TP Hà Nội

	6
	Và 293 cổ đông sáng lập khác
	
	
	
	
	


Thông tin chi tiết về số lượng, tỷ lệ vốn góp của thành viên sáng lập
( tính đến 31/12/2010)
10.000 đông/ cổ phần

	TT
	 Tên cổ đông
	Tổng số cổ phần 
	Tỷ lệ vốn góp
	Ghi chú

	1
	CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Người đại diện:

Họ tên: Vũ Thị Thuận
Chức danh: chủ tịch HĐQT
	225.000
	15%
	

	2
	VŨ THỊ THUẬN
	96.730
	6,5%
	

	3
	NGUYỄN THỊ MÙI
	44.810
	3,0%
	

	4
	TRẦN TÚC MÃ
	31.430
	2,1%
	

	5
	BÙI KHÁNH TÙNG
	26.680
	1,8%
	

	6
	Và 293 cổ đông sáng lập khác
	853.960
	56,9%
	


2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài 

Không có
	Nơi nhận:

· UBCK NN
· H§QT, BKS

· Lưu.
	TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



   Phối hợp





Trực tuyến








Phân xưởng Nang mềm





PTSX








Phân xưởng Viên hoàn








Phân Xưởng Viên nén








Phân Xưởng Sơ chế








Phân xưởng Thực nghiệm








Phòng 


Kế hoạch -Tổng hợp








Phòng Tài chính





Phòng Đảm bảo chất lượng





Phòng 


Tổ chức – Hành chính





Đại diện lãnh đạo về chất lượng





Ban kiểm soát





Phó giám đốc 


Kế hoạch - Cung tiêu





Phó giám đốc 


Hành chính - Tổ chức





Giám đốc điều hành





Hội đồng quản trị





Đại Hội đồng cổ đông
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